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Trưởng khoa Nghiệp vụ quản lý giáo dục
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1. Đặt vấn đề

1.1. Trong báo cáo tổng kết năm học 2003-2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  đã ghi rõ: “Công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề đã được quan tâm hơn trước. Tổng số học sinh học nghề phổ thông là 1.869.730 học sinh; so với năm trước, tăng 270.195. Công tác tư vấn hướng nghiệp đã bắt đầu được thực hiện ở một số địa phương và đem lại kết quả tốt như Phú Thọ, Nghệ An, Hoà Bình, Tiền Giang, Phú Yên”. (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2003-2004. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Huế. 4/8/2004)

1.2. Về phương hướng nhiệm vụ năm học 2004-2005 và giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra: “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/2003/CT-BGD&ĐT ngày 23/7/2003 về tăng cường giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh phổ thông, bảo đảm chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề nhằm góp phần thực hiện phân luồng trong đào tạo”.

1.3. Xuất phát từ những thành tựu đã đạt được và phương hướng nhiệm vụ của công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề như đã trình bầy ở phần trên, nội dung nghiên cứu xin đề cập những vấn đề sau:

(1) Nhiệm vụ hướng nghiệp và dạy nghề trong giáo dục phổ thông.

(2) Cơ chế phối hợp giữa Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (KTTH-HN) và trường phổ thông trong giáo dục hướng nghiệp- dạy nghề phổ thông.

(3) Tư vấn hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông hiện nay.

(4) Hướng nghiệp và phân luồng học sinh.

 (5) Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung tâm KTTH-HN.

2. Nhiệm vụ hướng nghiệp và dạy nghề trong giáo dục phổ thông.

2.1. Nhiệm vụ hướng nghiệp.

- Nhiệm vụ hướng nghiệp những năm trước mắt đã được ghi rõ trong quyết định 126/CP: "Công tác hướng nghiệp ở các trường phổ thông gồm các nhiệm vụ":

+ Giáo dục thái độ đúng đắn

+ Tổ chức cho học sinh thực tập làm quen với một số nghề

+ Tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn, bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất.

+ Động viên, hướng dẫn học sinh đi vào những nghề, những nơi đang cần lao động trẻ tuổi có văn hoá.

- Về lâu dài, trên bình diện xã hội muốn làm tốt nhiệm vụ hướng nghiệp cần thực hiện cả 3 nội dung có quan hệ chặt chẽ.

(1) Định hướng nghề

(2) Tư vấn nghề

(3) Tuyển chọn nghề.

Sơ đồ 1: Nội dung của nhiệm vụ hướng nghiệp

Định hướng nghề





	Tư vấn 

nghề
	Phẩm chất, năng lực hoàn cảnh cá nhân
	Tuyển

chọn nghề


Ba nội dung đó quan hệ chặt chẽ với  nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Trong trường phổ thông, người ta thường tiến hành định hướng nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp, đồng thời góp một phần nào đó cho việc tuyển chọn nghề nghiệp. 

2.2. Dạy nghề phổ thông.

Dạy nghề cho học sinh phổ thông được gọi tắt là dạy nghề phổ thông.

"Nghề phổ thông là những nghề phổ biến, thông dụng, đang cần phát triển ở địa phương. Những nghề ấy có kỹ thuật tương đối đơn giản, quá trình dạy nghề không đòi hỏi phải có trang thiết bị phức tạp, nguyên liệu dùng cho việc dạy nghề dễ kiếm, phù hợp với điều kiện kinh tế, khả năng đầu tư của địa phương, thời gian học nghề ngắn.

Đây là khái niệm được đưa ra từ năm 1991. Cho đến nay, do tác động của sự phát triển khoa học - công nghệ và yêu cầu đào tạo nhân lực phục vụ cho công cuộc CNH, HĐH đất nước, việc dạy nghề phổ thông không chỉ dừng ở mức độ dạy những "kỹ thuật tương đối đơn giản, quá trình dạy nghề không đòi hỏi phải có trang thiết bị phức tạp" mà phải từng bước giúp cho học sinh tiếp cận với những kỹ thuật cao và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Cần phân biệt dạy nghề phổ thông với dạy nghề trong các cơ sở dạy nghề của xã hội như trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề…

Dạy nghề là quá trình truyền thụ những tri thức chuyên môn nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo lao động trong một nghề nhất định. Mục đích cuối cùng của dạy nghề là hình thành tay nghề và những phẩm chất đạo đức phù hợp với nghề. Người học nghề xong phải có lý thuyết chuyên sâu và trình độ tay nghề đạt đến bậc nhất định (bậc 2, bậc 3).

Còn mục đích của việc dạy nghề phổ thông là nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng lao động cần thiết và làm quen với hoạt động nghề nghiệp. Qua đó, chuẩn bị tích cực cho học sinh bước vào cuộc sống lao động sau khi tốt nghiệp.

Với mục đích trên, dạy nghề phổ thông góp phần quan trọng vào việc khắc phục tính trừu tượng của các kiến thức, nguyên lý kỹ thuật, tạo điều kiện cho học sinh tập vận dụng tri thức vào hoạt động nghề cụ thể và bước đầu làm quen với việc sử dụng những máy móc, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Nhờ đó, làm cho học sinh hiểu sâu hơn những nguyên lý khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển cá nhân. Bên cạnh đó, qua học nghề phổ thông, học sinh có điều kiện tiếp cận, làm quen với một số ngành nghề chủ yếu của địa phương, đất nước, kích thích học sinh tìm hiểu nghề, hiểu rõ tầm quan trọng của nghề trong phương hướng phát triển và yêu cầu sử dụng nhân lực trong các ngành nghề đó. Đồng thời thấy được những đòi hỏi của nghề đối với người lao động về phẩm chất và năng lực. Từ đó có sự lựa chọn nghề và hướng học tập cho phù hợp. Vì vậy, dạy nghề phổ thông chính là một con đường để hướng nghiệp cho học sinh.

3. đề xuất một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp và dạy nghề trong giáo dục phổ thông.

3.1. Xây dựng, củng cố và phát triển cơ chế phối hợp giữa Trung tâm KTTH-HN và Nhà trường trong hoạt động hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông.

Như ta đã biết, các học sinh của các trường phổ thông vừa học văn hoá tại trường, vừa học hướng nghiệp và nghề phổ thông tại Trung tâm KTTH-HN, đó là tình trạng mà người ta thường gọi là “Một trò hai trường”. Tình trạng phức tạp này đòi hỏi một sự phối hợp tốt giữa Trung tâm KTTH-HN và trường phổ thông trong nhiệm vụ hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh. Như vậy, một lúc có hai quá trình dạy học xen kẽ nhau: Quá trình dạy học các môn văn hoá ở trường phổ thông và quá trình dạy học nghề phổ thông ở Trung tâm KTTH-HN.

Ta thấy học sinh phổ thông cùng một lúc là thành tố của hai “hệ thống” con (Trường phổ thông và Trung tâm KTTH-HN) là “nhân vật trung tâm” của hai hệ thống đó. Vậy cần thiết phải có sự phối hợp làm sao cho các tác động lên học sinh của hai “hệ thống” này là “cùng chiều”, nghĩa là có thể tăng cường cho nhau, chứ không làm suy yếu nhau. 

Cơ chế phối hợp giữa trường phổ thông và Trung tâm KTTH-HN được thể hiện qua “Hợp đồng cam kết trách nhiệm giữa Nhà trường và Trung tâm trong Tổ chức hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh phổ thông”. 

Trung tâm KTTH-HN là nơi tổ chức dạy nghề phổ thông và hướng nghiệp cho học sinh của các trường phổ thông trong địa bàn đến học tập. Trong quá trình học nghề phổ thông tại Trung tâm KTTH-HN quận (huyện), mọi hoạt động đều phải tuân theo pháp luật của Nhà nước và những quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở GD-ĐT Thành phố (tỉnh) và Trung tâm. Cụ thể như sau:

+ Bên trường phối hợp với Trung tâm KTTH-HN làm tốt công tác tuyên truyền về thế giới nghề nghiệp, tìm hiểu nguyện vọng tâm lý học sinh để làm tốt công tác tuyển sinh, tư vấn bước ban đầu cho học sinh vào học các lớp nghề đúng nguyện vọng và phù hợp với tâm lý của từng học sinh.

+ Trung tâm chịu trách nhiệm hướng nghiệp và giảng dạy kỹ thuật, nghề phổ thông cho học sinh theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Thực hiện tốt nguyên lý GD-ĐT nhằm hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh.

+ Phân công giáo viên phù hợp với chuyên môn nghề từng lớp, đảm bảo sĩ số vừa phải nhằm nâng cao chất lượng hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông trong năm học. Không bố trí lớp học nghề quá đông, ảnh hưởng đến quá trình hướng dẫn hình thành kĩ năng của học sinh.

- Cơ chế quản lý học sinh học hướng nghiệp và nghề phổ thông tại Trung tâm: bên trường cần cử  giáo viên hướng dẫn và quản lý học sinh học nghề các buổi bên Trung tâm KTTH-HN. Giáo viên này cần phải được Ban giám hiệu bên trường chọn lựa, có năng lực quản lý học sinh và hiểu biết về nghề nghiệp.

+ Mỗi buổi học bên Trung tâm và hàng tuần giáo viên này cần nắm chắc sĩ số học sinh theo học và các hiện tượng học sinh vi phạm kỷ luật, thái độ học nghề để kịp thời phản ánh cho Nhà trường và kết hợp với quản lý Trung tâm KTTH-HN giáo dục các em hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Cơ chế “Hợp đồng trách nhiệm” giữa Trung tâm KTTH-HN và trường Phổ thông trong tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh phổ thông có các ưu điểm sau:    

Một là, Tổ chức học hướng nghiệp, nghề phổ thông cho học sinh được tiếp nối với việc dạy lý thuyết kỹ thuật bên Trường, hoạt động dạy học thực hành bên Trung tâm nhằm thực hiện nguyên lý “học đi đôi với hành” nên quá trình giáo dục hướng nghiệp không bị ngắt đoạn.

Hai là, Tổ chức hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh phổ thông tại Trung tâm KTTH-HN đã đem lại cho học sinh một môi trường lao động nghề nghiệp, từ đó hình thành nhân cách và tác phong lao động công nghiệp, tăng hiểu biết thế giới nghề nghiệp và có tác dụng giúp học sinh chọn nghề thích hợp trong tương lai.

Ba là, Phần lớn học sinh có ý thức kỷ luật trong học tập và thái độ thực hành nghề nghiêm túc. Dẫn đến kết quả tốt trong hoạt động dạy nghề phổ thông và học sinh có khả năng tham gia vào cuộc sống lao động nghề nghiệp sau khi ra trường.

3.2.  Đa dạng hoá nội dung, hình thức bồi dưỡng giáo viên Trung tâm kĩ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.

Đội ngũ giáo viên Trung tâm KTTH-HN được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, vì vậy họ có trình độ đào tạo cũng như trình độ chuyên môn, kĩ năng thực hành kĩ thuật và năng lực sư phạm rất khác nhau. Trong khi đó, yêu cầu về nhiệm vụ, vai trò của giáo viên Trung tâm KTTH-HN phải theo cùng chuẩn mực; đặc điểm lao động nghề nghiệp của giáo viên Trung tâm đòi hỏi giáo viên không chỉ có năng lực sư phạm, trình độ lý thuyết chuyên môn giỏi mà còn phải có trình độ tay nghề bậc cao. Do đó, nội dung, hình thức bồi dưỡng giáo viên phải đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của từng đối tượng giáo viên, tạo điều kiện cho mọi giáo viên tham gia bồi dưỡng có hiệu quả, đạt tiêu chuẩn theo mô hình nhân cách của giáo viên Trung tâm. Mặt khác, đa dạng hoá nội dung, hình thức bồi dưỡng còn là điều kiện để thực hiện nguyên tắc phân hoá, cá thể hoá- một nguyên tắc hết sức quan trọng giúp giáo viên đạt kết quả tối ưu trong bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao kĩ năng tay nghề, người có năng lực không bị hạn chế về bước tiến, người khác không bị quá tải.

Trong thực tế, giáo viên các Trung tâm KTTH-HN đã tham gia nhiều nội dung và hình thức bồi dưỡng khác nhau. Tuy nhiên còn có nhiều tồn tại và hạn chế. Do đó cần tập trung thực hiện các nội dung và hình thức bồi dưỡng theo định hướng: Tăng cường tính hiện đại, tính thực tiễn, gắn bồi dưỡng lý thuyết  với bồi dưỡng nâng cao kĩ năng tay nghề, chú trọng đến đặc tính đi trước  của công tác bồi dưỡng giáo viên để giúp giáo viên đạt được những phẩm chất, năng lực của giáo viên Trung tâm KTTH-HN trong thời kì đổi mới. Cụ thể là:

Giáo viên Trung tâm KTTH-HN có nhu cầu bồi dưỡng rất khác nhau. Qua khảo sát thực tế chúng tôi thu được số liệu sau:

- 82% tổng số giáo viên có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kĩ năng tay nghề.

- 51% tổng số giáo viên có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm.

- 34% tổng số giáo viên có nhu cầu bồi dưỡng về ngoại ngữ.

- 28% tổng số giáo viên có nhu cầu bồi dưỡng về tin học.

- 16% tổng số giáo viên có nhu cầu bồi dưỡng quản lý, kinh tế, quản trị kinh doanh.

Như vậy, giáo viên Trung tâm KTTH-HN có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kĩ năng tay nghề cao nhất, tiếp đến là bồi dưỡng năng lực sư phạm, ngoại ngữ, tin học.

Khái quát các nội dung bồi dưỡng giáo viên Trung tâm KTTH-HN bằng sơ đồ sau: 

Sơ đồ 2: Nội dung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Trung tâm KTTH-HN






3.3. Xã hội hoá việc huy động các nguồn lực cho hoạt động hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông.

Trong Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2004-2005 đã chỉ rõ: “Các Trung tâm KTTH-HN, trung tâm học tập cộng đồng cần đẩy mạnh việc khai thác các nguồn lực, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật nhà trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Củng cố và phát triển các Trung tâm KTTH-HN”.
Trong bối cảnh như vậy cần vận dụng phương thức: Nhà nước và nhân dân cùng đầu tư cho hoạt động củng cố và phát triển Trung tâm KTTH-HN. Thực hiện cơ chế Nhà nước và toàn dân cùng đầu tư  cho việc tổ chức hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông cho học sinh phổ thông bậc trung học tại các trung tâm KTTH-HN quận (huyện) tạo ra sức mạnh tổng hợp trong huy động nguồn đầu tư  về kinh phí, về cơ sở vật chất - kĩ thuật (Phần quan trọng nhất), tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm KTTH-HN và chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên Trung tâm KTTH-HN. Về việc huy động đầu tư tài chính cho Trung tâm KTTH-HN có thể biểu diễn bằng sơ đồ như  sau:

Sơ đồ 3: Huy động đầu tư của Nhà nước , ngành GD-ĐT và nhân dân

A. Nhà nước và                                                                         Nguồn ngân sách của

ngành GD-ĐT                                                                          Trung tâm KTTH-HN


           B. Nhân dân



           C. Tự đầu tư của Trung 

                tâm KTTH-HN

Trong cơ chế nêu trên, sử dụng các nguồn đầu tư  (A và B) một cách hợp lý, có kế hoạch và thích ứng với cơ chế thị trường mang lại hiệu quả cao (nguồn C) cho Trung tâm KTTH-HN.

3.4. Hướng nghiệp và sự phân luồng học sinh phổ thông bậc trung học.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2003/CT-BGD&ĐT ngày 23/7/2003 về tăng cường giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh phổ thông, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề nhằm góp phần thực hiện phân luồng trong đào tạo. 

Sau khi tốt nghiệp mỗi cấp học thuộc hệ thống giáo dục chính quy, học sinh lựa chọn những con đường khác nhau để đi tiếp, bao gồm:

a) Tiếp tục học lên trong hệ thống giáo dục chính quy theo các phân hệ khác nhau đã được quy định.

b) Ra trường để tìm kiếm việc làm, họ có thể tìm được việc làm ngay hoặc chưa tìm được việc làm.

c) Trong lúc làm việc hoặc chờ việc họ có thể tham gia một loại hình giáo dục không chính quy như học bổ túc văn hoá tại các Trung tâm GDTX, hoặc học nghề tại các Trung tâm dạy nghề ngắn hạn.

Mục đích của việc phân luồng học sinh trong hệ thống giáo dục nhằm phát triển cân đối, hợp lý hệ thống giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, đại học tạo cơ hội cho mọi người có điều kiện được học tập nâng cao học vấn và năng lực nghề nghiệp để tham gia có hiệu quả vào thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Phân luồng học sinh chủ yếu đặt ra từ sau bậc trung học. Điều đó phù hợp với xu thế phổ biến trên thế giới và với tình hình thực tế ở nước ta hiện nay.

Đối với nước ta có đợt phân luồng:

- Phân luồng của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS

- Phân luồng của học sinh sau khi tốt nghiệp THPT

3.4.1. Tình hình phân luồng học sinh sau THCS và sau THPT

Chúng ta thấy có các luồng sau đây của học sinh sau THCS:

- Lên trung học phổ thông

- Vào trung học chuyên nghiệp

- Vào các trường đào tạo nghề (dài hạn)

- Học nghề ngắn hạn

- Học tại các TTGDTX

- Tham gia vào thị trường lao động

Sơ đồ 4 : Các hướng  phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS









Sau tốt nghiệp THPT học sinh phân luồng theo các hướng sau:

- Đại học và Cao đẳng

- Trung học chuyên nghiệp

- Đào tạo nghề (dạy nghề dài hạn và dạy nghề ngắn hạn)

- Thị trường lao động

Sơ đồ 5: Các hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THPT






3.4.2. Hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông

Để việc hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS và THPT diễn ra phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong những năm sắp tới, cần có các biện pháp đồng bộ và có sự phối hợp giữa các ngành, các cơ quan liên quan.

(1) Nâng cao nhận thức xã hội: Làm cho toàn xã hội, các cấp, các ngành, mọi gia đình và người học nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Mục tiêu đào tọ nhân lực phải là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong hệ thống mục tiêu của giáo dục - đào tạo. Cần thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục hướng nghiệp, có chế độ chính sách hợp lý, có thái độ đối xử thích hợp sao cho mọi người thực sự thấy được lao động ở bất cứ lĩnh vực nào cũng cần thiết, cũng được kính trọng và được đãi ngộ xứng đáng. Mọi gia đình, mọi cá nhân thấy được sự cần thiết và lợi ích của việc đánh giá đúng hoàn cảnh kinh tế, khả năng học tập của bản thân mà lựa chọn con đường học tập cho phù hợp. Cần làm cho toàn xã hội thấy rằng việc hướng nghiệp học sinh học hết THCS đi vào các hướng khác nhau là bình thường và hợp lý.

(2) Đa dạng hoá các loại hình trường lớp để hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS và THPT đi theo nhiều hướng khác nhau. Việc hướng nghiệp phân luồng học sinh phải gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mỗi vùng, mỗi miền khác nhau. Cụ thể là:

- Trước mắt vẫn cần tạo mọi điều kiện thu hút chừng 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT, đáp ứng nhu cầu học tập đang gia tăng của nhân dân. Khi các luồng có sức hấp dẫn thì sẽ giảm dần tỉ lệ vào lớp 10 THPT xuống còn 65, 60 rồi 50% trong vòng 5 - 10 năm tới. Nếu dùng biện pháp áp đặt, hạn chế ngay tỷ lệ học sinh vào THPT sẽ gây ra những rối loạn, tiêu cực trong xã hội. Đồng thời cũng phải thấy rằng việc xây dựng và trang bị cho trường đào tạo nghề tốn kém gấp nhiều lần so với xây dựng một trường THPT.

- Xây dựng loại hình trường THPT gắn với hướng nghiệp có tên gọi là trường trung học phổ thông kỹ thuật (để phân biệt với các trường THCN và dạy nghề) tồn tại song song với các trường THPT ở mỗi địa bàn quận, huyện. Ví dụ: địa bàn nông nghiệp sẽ gắn với các nghề nông nghiệp. Địa bàn lâm nghiệp sẽ gắn với các nghề lâm nghiệp, vùng ven biển học các nghề để khai thác biển. Sau khi ra trường học sinh có thể trực tiếp tham gia lao động ngay theo những ngành nghề nơi họ sống. Tăng cường năng lực đào tạo và tính hấp dẫn của các trường vào hướng này tăng lên 30 - 40%.

- Củng cố và nâng cao các trường, lớp THCN và dạy nghề, trong đó có quy định những ngành, nghề chỉ lấy học sinh tốt nghiệp THCS và đào tạo một cách có hệ thống vì học sinh THCS vào lấy học vấn trung học cùng với nghề trong vòng 3-4 năm sẽ tiết kiệm hơn so với tuyến học sinh tốt nghiệp lớp 12.

- Một bộ phận học sinh sau THCS sẽ tham gia vào thị trường lao động. Số này cần được thu hút vào các trường, lớp bổ túc văn hoá, giáo dục thường xuyên và phải được chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi vào lao động ngay từ khi đang học THCS.

(3)  Điều tiết phân luồng bằng các chính sách.

- Tăng cường giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp và hướng nghiệp ở bậc trung học.

- Có chính sách khuyến khích người học đi vào luồng giáo dục nghề nghiệp, thể hiện ở chế độ tuyển sinh, chế độ học bổng và học phí. Có thể đưa ra những tiêu chuẩn ưu tiên cho những học sinh có chứng chỉ đào tạo nghề được vay vốn sản xuất, được cộng thêm điểm khi tuyển vào ngành đào tạo phù hợp, học sinh tốt nghiệp THCS vào luồng đào tạo nghề được giảm học phí, bù lại học sinh sẽ tham gia lao động tạo ra sản phẩm hàng hoá để trang trải một phần chi phí học tập.

- Các bằng tú tài THPT, THCN,BTVH đều được bình đẳng về cơ hội trong việc thi vào các trường cao đẳng, đại học, đáp ứng nguyện vọng và quyền lợi tiếp tục học lên của mọi công dân. Hơn nữa những học sinh có bằng tú tài nghề, bằng THCN cần được ưu tiên hơn khi xét nhận vào các khoa tương ứng của các trường cao đẳng, đại học.

(4) Chính sách sử dụng sau đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Hình thành mối liên hệ giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp tạo "đầu ra" cho các trường đào tạo nghề. Giao cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu của chính họ. Việc đào tạo tại các cơ sở sản xuất, các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài quốc doanh là giải pháp hữu hiệu cho bài toán phân luồng học sinh sau THCS.

Tóm lại hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS và THPT là vấn đề bức xúc phải giải quyết, nhưng không phải trong ngày một ngày hai có thể làm được, không phải là việc chỉ của riêng ngành giáo dục - đào tạo mà cần có sự phối hợp của tất cả các ngành, các bộ có liên quan khác. Đây là vấn đề mang tính chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

1.1.1  3.5. Tư vấn hướng nghiệp.

Trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2004-2005 bậc trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ: “Đẩy mạnh và tạo bước chuyển mạnh mẽ giáo dục hướng nghiệp theo Chỉ thị số  33/2003/CT-BGD&ĐT ngày 23/7/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp THCS và học sinh THPT, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục hướng nghiệp”.

3.5.1. Một số vấn đề về tư vấn hướng nghiệp

Với cách hiểu hiện nay, có thể xem tư  vấn hướng nghiệp là một hoạt động dựa vào những biện pháp tâm lý, giáo dục và y học nhằm đánh giá toàn diện năng lực thể chất và trí tuệ của thanh thiếu niên, trên cơ sở đối chiếu với những yêu cầu do nghề đặt ra đối với người lao động, có tính đến nhu cầu của địa phương và xã hội, cho các em những lời khuyên về chọn nghề phù hợp, tạo điều kiện cho các em phát huy những thiên tư, năng lực, trau dồi lý tưởng nghề nghiệp, có khả năng tạo nên năng suất, chất lượng sản phẩm và sự thành đạt trong nghề.

Nói khác đi, mục đích của tư vấn hướng nghiệp là giúp thanh thiếu niên học sinh tìm hiểu bản thân, “phát hiện” ra mình, tạo điều kiện cho họ phát huy cao độ các sở trường đích thực của mình trong thời gian học lao động kỹ thuật, học nghề tại các Trung tâm KTTH-HN cũng như trong bước đường hoạt động nghề nghiệp tương lai.

 Nếu xem công tác hướng nghiệp gồm ba khâu gắn bó chặt chẽ với nhau là định hướng nghề, tư vấn hướng nghiệp và tuyển chọn nghề, thì khâu tư  vấn hướng nghiệp có một tác dụng vô cùng quan trọng, bởi lẽ nó giúp phát hiện được sự phù hợp nghề thực sự cho thanh thiếu niên, tạo điều kiện cho họ lao động một cách sáng tạo, say mê trên cương vị của mình, loại trừ được những trường hợp không gắn bó với nghề sau này.

Sơ đồ 6 : Ba khâu liên hoàn của công tác hướng nghiệp





Như vậy ta thấy rằng, tư vấn hướng nghiệp xuất phát từ con người căn cứ vào con người, để đi đến nghề nghiệp.

ở nước ta, trong giai đoạn hiện nay, việc dạy nghề trong các trường phổ thông đang được đẩy mạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành danh mục và chương trình dạy nghề cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, việc chọn nghề của học sinh tất phải từng bước được tiến hành trên một cơ sở khoa học nghiêm túc và chặt chẽ.

Đã đến lúc không thể tuỳ tiện áp đặt cho em A nghề này, em B nghề nọ, mà không dựa trên ý thích, sở trường và năng lực của các em. Cần phấn đấu loại trừ dần việc chọn nghề ít nhiều còn mang tính may rủi trước kia. Thế giới tinh thần của thanh niên học sinh đang chuẩn bị bước vào đời sống lao động càng phong phú, hứng thú của họ càng đa dạng thì nhu cầu và những đòi hỏi của họ càng phức tạp. Mặt khác, thế giới nghề nghiệp trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần như ở nước ta hiện nay cũng đề ra yêu cầu ngày càng cao đối với những đặc điểm tâm sinh lý của người lao động. Muốn tìm được việc làm trong điều kiện hiện nay, cô đánh máy chữ không chỉ đơn thuần biết mỗi một việc đánh chữ, mà còn cần biết nghiệp vụ văn thư và biết tiếng Anh ở trình độ giao dịch thông thường…

Tất cả những tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải sớm đưa công tác tư vấn hướng nghiệp vào nhà trường, trước mắt ít ra ở mỗi Trung tâm KTTH-HN cần có một bộ phận hoặc một phòng tư vấn làm nhiệm vụ tư  vấn hướng nghiệp với học sinh.

Theo số liệu của một số công trình nghiên cứu khoa học ở nước ta thì phần đông học sinh cuối cấp THCS và THPT đều chưa có phương hướng học tập và nghề nghiệp một cách rõ ràng. Các em thường không biết nên chọn nghề gì? hoặc có em thích một nghề nào đó là dựa theo ý kiến của bố mẹ, người thân hoặc bạn bè mà không hiểu nghề đó có phù hợp với mình hay không? nếu làm nghề đó sau này có đảm bảo thu nhập cho cuộc sống gia đình hay không?… Vì vậy xã hội nói chung và các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cần phải giúp đỡ các em, để các em sớm có được kế hoạch học tập, kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, hoạch định một cách có cơ sở khoa học con đường mưu sinh, sớm trở thành những công dân có ích cho xã hội một cách nhanh chóng nhất, kinh tế nhất. Trong nhà trường phổ thông tư vấn hướng nghiệp thường được quan niệm là sự chỉ đạo có phương hướng hoạt động của học sinh nhằm hình thành ở học sinh xu hướng học tập, nghề nghiệp trên cơ sở nghiên cứu lâu dài hoặc tức thời những đặc điểm cá nhân của mỗi học sinh. Thực chất công tác tư vấn hướng nghiệp ở trường phổ thông thể hiện ở lời khuyên của giáo viên đối với học sinh trong trường hợp các em khó tự xác định được mình dựa trên những tri thức về phẩm chất, năng lực, tính cách của các em có phù hợp với nghề và nhu cầu xã hội hay không? Do đó, trong điều kiện nhà trường phổ thông nhiệm vụ của tư vấn hướng nghiệp không chỉ là chẩn đoán những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết hiện có ở học sinh mà còn làm sáng tỏ mức độ sẵn sàng về tâm lý và thực tiễn của học sinh đối với nghề nghiệp mà các em định chọn cũng những kích thích cácem tự giáo dục, rèn luyện và phát triển những phẩm chất còn thiếu của bản thân.

3.5.2.  Các bước đi của công tác tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông.

Bước thứ nhất: Đánh giá năng lực và cá tính học sinh. Thông qua các test, giúp cho học sinh hiểu năng lực chung, năng lực chuyên biệt, hứng thú, tính cách, khí chất và nguyện vọng của mình. Đồng thời, thông qua quan sát, điều tra, trò chuyện, qua nhật ký, sổ ghi chép… cán bộ tư vấn thu nhập được những tài liệu toàn diện và xác thực về những học sinh cần tư vấn, cuối cùng có sự đánh giá sơ bộ về các đặc điểm tâm lý và thể chất học sinh.

Bước thứ hai: Phân tích yêu cầu của nghề đối với người lao động. ở đây, cán bộ tư vấn cần nắm được bức tranh chung về nghề, yêu cầu của nghề đối với đặc điểm tâm sinh lý của con người cũng như trình độ giáo dục và đào taọ của nghề, tương lai của nghề, khả năng tiến thủ trong nghề cùng những tin tức về sự biến động của nghề trong xã  hội…

Bước thứ ba: Đối chiếu những đặc điểm của học sinh với nhân tố nghề, từ đó giúp học sinh có được sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn.

4. Kết luận.

Những kết quả nghiên cứu như đã trình bầy ở trên đóng góp một phần nhỏ bé nhằm hiện thực hoá: 5 nhiệm vụ giáo dục lao động-hướng nghiệp năm học 2004-2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra là:

Nhiệm vụ 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí và giáo dục về việc tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

Nhiệm vụ 2: Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng và mở rộng việc dạy nghề phổ thông một cách vững chắc.

Nhiệm vụ 4: Tiếp tục củng cố và phát triển Trung tâm KTTH-HN.

Nhiệm vụ 5: Duy trì hoạt động lao động sản xuất của các trường học.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Hà Thế Truyền. Cải tiến phương pháp dạy học kỹ thuật ứng dụng. Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 3/1998.

3. 
Hà Thế Truyền. Về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý. Trung tâm KTTH-HN. Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 2/1999.

4. 
Hà Thế Truyền. Bồi dưỡng năng lực sư phạm và chuyên môn cho giáo viên các Trung tâm KTTH-HN. Tạp chí Đại học và THCN 1999.

5. 
Hà Thế Truyền. Suy nghĩ về sự phát triển các trung tâm KTTH-HN dành cho giáo dục phổ thông. Tạp chí Đại học và THCN tháng 6/1999.

6. Nguyễn Văn Lê - Hà Thế Truyền. Để nâng cao chất lượng giáo dục  hướng nghiệp. Tạp chí giáo dục số 81. Tháng 3/2004.

7. Nguyễn Văn LÊ-HÀ Thế Truyền-Bùi Văn Quân. Một số vấn đề về hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. Nhà xuất bản Đại học sư phạm.2004.

8. Về nhiệm vụ năm học 2004-2005. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà xuất bản giáo dục.2004.

Đặc điểm, yêu cầu nghề xã hội cần phát triển
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